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Nam 2,35 0,19 0,25 Sai số chuẩn Nữ 4,13 0,74 0,19 
Nam 11,73 1,04 8,51 CV% Nữ 13,98 2,52 4,94 

Gi  ̧trÞ P  >0,05 >0,05 <0,01 
Qua kết quả nghiên cứu về các thành phần của 

pO2, SaO2 và THb có trong khí máu, chúng tôi nhận 
thấy: 

- Chỉ số pO2 của nam là 104 mmHg và của nữ là 
104,8 mmHg, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống 
kê với P > 0,05. 

- Chỉ số pO2 trong nghiên cứu của chúng tôi cao 
hơn so với chỉ số của Nguyễn Thế Khánh và Phạm Tử 
Dương công bố (pO2 = 95 – 98 mmHg), nhưng lại phù 
hợp với nghiên cứu của Elirebetl và cộng sự (pO2 = 83 
– 103 mmHg) 

- Chỉ số SaO2 cho thấy giữa nam và nữ không có 
sự khác biệt có ý nghĩa thông kê với P > 0,05. 

- Kết quả nghiên cứu về chỉ số SaO2 phù hợp với 
công bố của Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương và 
kết quả nghiên cứu của Elirebetl và cộng sự. 

- Riêng về chỉ số THb, của nam là 14,92g/100ml 
cao hơn nữ là 12,55g/100ml, sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê với P < 0,01. 

- - Kết quả nghiên cứu về chỉ số THb, phù hợp với 
công bố của Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương và 
kết quả nghiên cứu của Elirebetl và cộng sự. 

5. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thế Khánh, 
Phạm Tử Dương (1991). 

- Chỉ số Ph = 7,38 – 7,43. 
- Chỉ số pCO2 = 40 mmHg. 
- Chỉ số pO2 = 95 – 98 mmHg. 
- Chỉ số SaO2 = 95 – 97% 
- Chỉ số THb nam = 14,6 ± 0,6, nữ = 13,2 ± 5,5  
6. Kết quả nghiên cứu của Elirebetl, L. Pruden, 

PhD. Plesiggard, Norbertw, PhD. Tietz…(1986)  
- Chỉ số Ph = 7,35 – 7,45. 
- Chỉ số pCO2 nam=35-48 mmHg, nữ=32-45 mmHg 
- Chỉ số pO2 = 83 – 103 mmHg. 
- Chỉ số SaO2 = 95 – 98% 
- Chỉ số THb nam = 14,5 ± 0,5, nữ = 13,5 ± 5,0 
 
Bàn luận và kết luận  

1. Bàn luận 
Trong kết quả 16 thông số của khí máu, nhưng 

chúng tôi chỉ đưa ra các thông số Ph, pCO2, pO2, 
SaO2 và THb. Khi đánh giá về chỉ số pH, SaO2 trong 
nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy kết quả này phù hợp 
với Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương (1991) và 
Elirebetl và cộng sự. 

Riêng các chỉ số pCO2 và THb giữa nam và nữ có 
sự khác biêt có ý nghĩa thông kê với P < 0,01. 

Những kết quả nghiên cứu của chúng tôi có thể góp 
phần vào việc xác định hằng số sinh học các thành 
phần khí máu động mạch của người Việt Nam khoẻ 
mạnh, nhưng thực tế mới được thực hiện trên một mẫu 
thí nghiệm nhỏ, cần phải được tiến hành trên một mẫu 
lớn hơn. Việc xét nghiệm khí máu động mạch ngày nay 
dễ thực hiện hơn nhiều và kết quả của nhiều thông số 
chính xác sẽ giúp ích rất nhều cho các bác sĩ lâm sàng 
trong việc chẩn đoán và điều trị ngày càng hiệu quả, 
hơn nữa còn giúp cho việc đánh gi̧  một cách toàn 
diện và sâu sắc về tình trạng khí máu, thăng bằng 
kiềm toan trong máu trong việc điều trị của các chuyên 
khoa sâu. 

2. Kết luận 
- Chỉ số pCO2 và THb ở nam cao hơn nữ giới có ý 

nghĩa thống kê với P < 0,01 trong khí máu của người 
bình thường. 

- Các kết quả nghiên cứu của chúng tôi về khí máu, 
phù hợp với các tác giả trong và ngoài nước khi đánh 
giá về thành phân khí máu của người bình thường. 
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KẾT QUẢ CỦA PHẪU THUẬT ĐỘN VÀ ĐAI CỦNG MẠC  
ĐIỀU TRỊ BONG VÕNG MẠC NGUYÊN PHÁT 

 

Cung Hồng Sơn, Hồ Xuân Hải 
Bệnh viện Mắt Trung ương 

TÓM TẮT 
Mục đích: đánh gi  ̧kết quả của phẫu thuật độn và 

đai củng mạc trong điều trị bong võng mạc nguyên 
phát.  

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, 
116 mắt của 116 bệnh nhân được phẫu thuật độn và 
đai củng mạc đơn thuần điều trị bong võng mạc 
nguyên ph ţ tại Khoa Đáy mắt- Màng bồ đào, Bệnh 
viện Mắt trung ương từ tháng 01/01/2010 đến tháng 
30/03/2010. Loại trừ khỏi nghiên cứu các mắt có hiện 

tượng tăng sinh dịch kính võng mạc, tiền sử đã phẫu 
thuật độn đai củng mạc hoặc cắt dịch kính, vết thương 
xuyên nhãn cầu, hoặc các bệnh lý mắt phối hợp như: 
nhược thị, bệnh lý vùng hoàng điểm.  

Kết quả: Có 101 mắt (87,1%) võng mạc áp ngay 
sau lần phẫu thuật đầu tiên với thị lực trung bình sau 
12 tuần là 20/100. Có thêm 8 mắt (6,9%) võng mạc áp 
sau khi can thiệp thêm một lần nữa với thị lực trung 
bình sau 12 tuần là đếm ngón tay 3m. Có 7 mắt (6,0%) 
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võng mạc không áp dù đã can thiệp thêm với thị lực 
sau 12 tuần là ST(+).  

Kết luận: Tỷ lệ thành công của phẫu thuật độn và 
đai củng mạc là 94%.Phẫu thuật độn và đai củng mạc 
giúp võng mạc áp về giải phẫu và giữ được thị lực trung 
tâm đối với các trường hợp bong võng mạc nguyên 
phát. 

Từ khoá: Phẫu thuật độn và đai củng mạc, bong 
võng mạc nguyên phát. 

SUMMARY 
Purpose: to determine the outcome of SB surgery 

in rhegmatogenous retinal detachment (RRD).  
Method: A longitudinal study, 116 eyes of 116 

patient who were treated with scleral buckling (SB) 
surgery during the period of 01/01/2010 to 30/03/2010 
of either sex. The main entry criteria for this study were 
primary RRD treated with SB and for which 12 weeks 
of follow-up were available. The eyes with proliferative 
vitreoretinopathy or with history os SB surgery, 
vitrectomy, posterior segment open-globe trauma or 
significant concurrent eye disease e.g. amblyopia, 
macular disease etc were excluded from this study.  

Results: Overall 101 eye (87.1%) achieved retinal 
reattachment with one SB procedure (encircling or 
segmental), the median 12-week visual acuity was 
20/100. 8 additional eyes (6.9%) achieved retinal 
reattachment with one vitreoretinal procedure; the 
median 12-week visual acuity was CF 3m. 7 eyes 
(6,0%) never achieved retinal reattachment despite 
one additional vitreoretinal procedure, and 12-week 
visual acuity was perception of light.  

Conclusion: It can be concluded that SB for primary 
RRD achieves anatomical efficacy and preservation of 
central vision in the majority of eyes. 

Keywords: Scleral buckle, rhegmatogenous retinal 
detachment. 

Đặt vấn đề 
Phẫu thuật độn củng mạc được Gonin đề xuất từ 

những năm đầu của thế kỷ 20 và được áp dụng rộng 
rãi để điều trị bong võng mạc nguyên phát. Những 
phương pháp độn mới đã được đề cập vào những năm 
1950 bởi Custodis, Schepens và Arruga 

Trên thế giới, đã có nhiều tác giả nghiên cứu về kết 
quả của phẫu thuật độn và đai củng mạc. Trong một 
nghiên cứu trên 4940 mắt, Wilkinson và Rice ghi nhận 
75% đến 91% thành công sau một lần phẫu thuật và 
88% đến 97% sau vài lần phẫu thuật [2]. Nghiên cứu 
này cũng ghi nhận có 39% đến 56% mắt được phẫu 
thuật thành công phục hồi thị lực ở mức 20/50 hoặc tốt 
hơn, mặc dù tỷ lệ này ở nhóm bong quá hoàng điểm là 
37% đến 42%. Nghiên cứu của Schwartz và cộng sự 
báo cáo kết quả theo dõi sau 20 năm trên 227 mắt, có 
đối chứng, kết quả được chia thành 3 nhóm: võng mạc 
áp sau 1 lần phẫu thuật, võng mạc áp sau khi có thêm 
can thiệp võng mạc-dịch kính khác, võng mạc bong lại 
sau 20 năm [3]. Các tác giả nhận thấy 186 mắt (82%) 
võng mạc áp lại chỉ sau 1 lần độn củng mạc với thị lực 
trung bình 20/40 sau 20 năm theo dõi, thêm 30 mắt 
(13%) võng mạc áp lại sau khi có thêm can thiệp dịch 
kính- võng mạc với thị lực trung bình là 20/50, 11 mắt 
(5%) bong võng mạc lại với thị lực ST(-).  

Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu 
về vấn đề này. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
này nhằm mục đích: đánh giá kết quả của phẫu thuật 
độn và đai củng mạc trong điều trị bong võng mạc 
nguyên phát 

Đối tượng và phương pháp  
Nghiên cứu mô tả tiến cứu tại khoa Đáy mắt- Màng 

bồ đào Bệnh viện Mắt Trung ương trên 116 mắt của 
116 bệnh nhân được phẫu thuật độn củng mac từ 
tháng 01/01/2010/2004 đến 30/03/2010. Tiêu chuẩn 
lựa chọn chính là bong võng mạc nguyên phát được 
điều trị bằng độn củng mạc và thời gian theo dõi là 12 
tuần. Chẩn đoán bong võng mạc nguyên phát dựa vào 
triệu chứng cơ năng và khám lâm sàng. Tất cả các 
bệnh nhân có nhìn thấy dấu hiệu chớp sáng trong một 
thời gian tương đối dài. Dấu hiệu đồng tử Marcus- 
Gunn, nhãn áp thấp, phản ứng tiền phòng nhẹ, vẩn 
đục khói thuốc lá ở phần dịch kính trước và sự dâng 
cao của võng mạc chu biên cùng mạch máu phát hiện 
bằng soi đáy mắt gi̧ n tiếp là những yếu tố để chẩn 
đoán. Vết rách nguyên ph ţ được tìm ra nhờ phân tích 
sự phân phối tại các cung phần tư của vết rách, diện 
mạo của lớp dịch dưới võng mạc và tiền sử về sự thu 
hẹp thị trường. Soi đáy mắt gi̧ n tiếp với ấn độn củng 
mạc và soi đáy mắt gián tiếp với sinh hiển vi.  

Những mắt có tăng sinh dịch kính-võng mạc, hoặc 
có tiền sử độn củng mạc, cắt dịch kính, vết thương hở 
nhãn cầu hoặc các bệnh lý khác của nhãn cầu như: 
bệnh lý hoàng điểm, nhược thị… được loại ra khỏi 
nghiên cứu. 

 Các mắt trong nhóm nghiên cứu được chia thành 2 
nhóm: Nhóm bong võng mạc toàn bộ hoặc bong quá 3 
cung phần tư, có nhiều vết rách nằm ở các cung phần 
tư cách xa nhau được tiến hành phẫu thuật đai củng 
mạc. Nhóm bong võng mạc chưa quá 3 cung phần tư, 
có một vết rách võng mạc hoặc nhiều vết rách võng 
mạc nằm gần nhau (hoặc nằm trên các cung phần tư 
cạnh nhau) được tiến hành phẫu thuật độn củng mạc.  

Những số liệu này được ghi nhận và phân tích độc 
lập. Kết quả mỗi nhóm được phân thành 3 dưới nhóm: 
võng mạc áp sau 1 lần phẫu thuật, võng mạc áp sau 
khi có thêm can thiệp khác, võng mạc bong lại sau 12 
tuần (thất bại). 

 Các can thiệp võng mạc-dịch kính thêm vào được 
định nhĩa như các can thiệp cần thiết để giúp võng mạc 
áp lại, gồm: đặt lại độn hoặc thêm độn (để điều trị 
bong tái phát hoặc bong tồn dư), chọc tháo dịch dưới 
võng mạc, bơm thêm khí hoặc khí nở nội nhãn. 

 Khám sau mổ gồm thị lực với chỉnh kính, soi đáy 
mắt gi̧ n tiếp, thăm khám đáy mắt bằng kính 3 mặt 
gương Goldmann.  

Kết quả được phân tích váo cuối tuần 12. Vì mục 
tiêu nghiên cứu, kết quả này được định nghĩa là khả 
năng bảo tồn thị lực, khôi phục giải phẫu võng mạc, 
bảo tồn hình dáng nhãn cầu và phòng các biến chứng 
của phẫu thuật bong võng mạc. 

Kết quả 
Trong 116 bệnh nhân nghiên cứu có 62 nam và 54 

nữ, tuổi từ 30 đến 70, trên 50% bệnh nhân trên 50 tuổi. 
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Có 103 bệnh nhân (88,8%) bong võng mạc quá 
hoàng điểm, chỉ có 13 bệnh nhân bong chưa đến 
hoàng điểm (11,2%). 

Có 86 bệnh nhân đến khám khi mất thị lực trung 
tâm (bong đến hoàng điểm) trong vòng dưới 1 tuần. 

Bảng 1. Vị trí các vết rách (tổng 143 vết rách/116 
mắt) 

Vị trí các vết rách Số lượng % 
Th i̧ dương trên 76 53,1 
Th i̧ dương dưới 30 21,0 

Mũi trên 27 18,9 
Mũi dưới 10 7,0 

Tổng 143 100 
Một nửa của 116 mắt có vết rách phía th i̧ dương 

trên. Đa số (46%) Bong võng mạc phía dưới xảy ra trên 
54 mắt (46,5%) 

Bảng 2. Mức độ bong võng mạc 
Mức độ bong Số mắt Tỷ lệ % 

Bong 1 góc phần tư 14 12,1 
Bong 2 góc phần tư 59 50,8 
Bong 3 góc phần tư 26 22,4 
Bong 4 góc phần tư 17 14,7 

Bong võng mạc 2 góc phần tư chiếm 50,8% các 
trường hợp, sau đó là bong võng mạc 3 góc phần tư: 
22,4%. 

Bảng 3. Kết quả phẫu thuật của 2 nhóm 
Kết quả Độn củng mạc Đai củng mạc 

Võng mạc áp ngay 71 28 
Võng mạc áp lại sau can 

thiệp thêm 5 3 

Võng mạc không áp 4 3 
Tổng 82 34 

Tổng số 116 mắt được điều trị bong võng mạc 
nguyên phát, trong đó 34 mắt (23,8%) được điều trị từ 
đầu với đai củng mạc (bằng thừng hoặc dải băng 
silicon). Thị lực trước mổ là từ 20/200 đến ST(+), trung 
bình: đếm ngón tay 3m. 

Có 28 mắt (82%) đạt kết quả võng mạc áp sau 1 
lần phẫu thuật đai củng mạc, thị lực trung bình sau 12 
tuần là 20/200, 3 mắt khác (8,8%) võng mạc áp sau 
khi can thiệp thêm 1 lần nữa, thị lực trung bình sau 12 
tuần là đếm ngón tay 2m. Có 3 mắt võng mạc không 
áp sau dù đã phẫu thuật thêm và thị lực cuối cùng là 
ST(+).  

Có 82 mắt (76,2%%) được phẫu thuật độn ngay từ 
đầu và thị lực trung bình trước mổ là 20/100 (từ 20/40 
đến đếm ngón tay 1m. Có 71 mắt (86,5%) võng mạc 
áp ngay lần đầu, thị lực trung bình sau 12 tuần là 
20/80. Có 5 mắt (6,1%) võng mạc áp sau khi can thiệp 
thêm 1 lần nữa, thị lực trung bình sau 12 tuần là đếm 
ngón tay 4m. Có 4 mắt (4,8%) võng mạc không áp dù 
đã được phẫu thuật thêm với thị lực cuối cùng là ST(+). 

Nhìn chung 101 mắt (87,1%) các ca võng mạc áp 
sau 1 lần phẫu thuật với thị lực trung bình sau 12 tuần 
là 20/100. Thêm 8 mắt (6,9%) võng mạc áp sau khi 
can thiệp thêm 1 lần, thị lực trung bình sau 12 tuần là 
đếm ngón tay 3m. Còn lại 7 mắt (6,0%) võng mạc 
không áp dù đã can thiệp thêm với thị lực sau 12 tuần 
là ST(+). 

Các can thiệp hay tiến hành là; bơm khí nở nội 
nhãn 6(5,1%), chỉnh độn 4 mắt (3,4%), cắt dịch kính 
bơm dầu silicon 5(4,3%) 

Không có mắt nào bị viêm nội nhãn. Không có 
trường hợp nào võng mạc đã áp bị bong lại trong thời 
gian theo dõi. Có 4 mắt tăng nhãn áp sau phẫu thuật 1 
tuần và được điều chỉnh với thuốc uống. Có 1 mắt viêm 
tổ chức hốc mắt nhẹ được xử trí bằng kháng sing, 
chống viêm tại chỗ và toàn thân. Có 4 bệnh nhân có 
tăng tật khúc xạ, được điều chỉnh bằng kính và 4 bệnh 
nhân đục thuỷ tinh thể, được lập kế hoạch phẫu thuật.  

Bàn luận  
Đây là một nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 116 

mắt của 116 bệnh nhân bong võng mạc nguyên phát 
không có dấu hiệu của tăng sinh dịch kính võng mạc, 
được phẫu thuật bằng đai hoặc độn củng mạc và được 
theo dõi kết quả sau 12 tuần. Do tính đặc trưng của 
nghiên cứu này, rất khó so sánh trực tiếp kết quả với 
các nghiên cứu khác, nhưng có thể so sánh trên một 
số mặt. các tỷ lệ đã nêu về bong võng mạc là phù hợp 
với các nghiên cứu trước. Wilkinson và Rice đã nhận 
thấy, trong ngắn hạn, có 75% đến 91% võng mạc áp 
lại sau 1 hoặc nhiều lần can thiệp [2]. Chúng tôi báo 
cáo 87,1% mắt có võng mạc áp sau 1 lần phẫu thuật, 
94% mắt võng mạc áp sau nhiều lần phẫu thuật. kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi cũng rất gần với kết quả 
nghiên cứu của Schwatz và cộng sự, nghiên cứu kết 
quả của phẫu thuật đai độn sau 20 năm với 82% võng 
mạc áp sau 1 lần phẫu thuật và 95% võng mạc áp sau 
nhiều lần [3]. Không có trường hợp nào võng mạc bị 
bong lại trong quá trình theo dõi, cho thấy kết quả của 
phẫu thuật là bền vững. 

Về thị lực, Wilkinson và Rice báo cáo 39% đến 
56% các mắt đạt thị lực từ 6/12 trở lên trong thời gian 
ngắn hạn [2]. Kreissig và cộng sự báo cáo thị lực trung 
bình của các mắt được phẫu thuật thành công là 6/12 
sau 15 năm theo dõi [4]. Tormquist và cộng sự nhận 
thấy chỉ 34% các ca thành công có thị lực tốt hơn 6/12 
sau 10 năm [5]. Các nghiên cứu trên cho thấy đai độn 
củng mạc đem lại sự cải thiện thị lực trung tâm và sự 
ổn định kết quả lâu dài trong phần lớn các trường hợp 
bong võng mạc nguyên ph ţ. Sự giảm thị lực dù võng 
mạc đã áp có thể do những bất thường về hình thái của 
vùng hoàng điểm. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, bong võng mạc 
toàn bộ hoặc bong quá 3 cung phần tư, có nhiều vết 
rách nằm ở các cung phần tư cách xa nhau được tiến 
hành phẫu thuật đai củng mạc. Nhóm bong võng mạc 
chưa quá 3 cung phần tư, có một vết rách võng mạc 
hoặc nhiều vết rách võng mạc nằm gần nhau (hoặc 
nằm trên các cung phần tư cạnh nhau) được tiến hành 
phẫu thuật độn củng mạc. Tỷ lệ thành công ngay trong 
cả hai nhóm là 90,8% và 92,6%. Sự khác biệt về tỷ lệ 
thành công và thị lực trung bình của hai nhóm tuy có 
khác biệt nhưng không có ý nghĩa thống kê (p>0,1). 
Tác giả Kreissig cho là nếu lựa chọn tốt bệnh nhân thì 
hiệu quả của độn củng mạc tương đương với đai [4]. 
Chúng tôi cho rằng, nghiên cứu của chúng tôi cung 
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cấp thêm bằng chứng cho thấy, kỹ thuật đai độn củng 
mạc cho kết quả bền vững về giải phẫu và chức năng 
cho phần lớn các mắt. 

Hạn chế của nghiên cứu là thời gian theo dõi còn 
ngắn, vì vậy kết quả bền vững về giải phẫu và chức 
năng chưa được thể hiện. Nhưng ưu điểm của nghiên 
cứu ngắn hạn là ít bị mất bệnh nhân và kết quả tốt. 

Một số đáng kể các mắt trong nghiên cứu được 
điều trị thêm laser trong vòng 3 tháng đầu sau mổ lần 
1. Biện pháp này để tăng cường sẹo dính hắc võng 
mạc, nhằm tránh phải xử trí một vết rách mới hoặc 
bong võng mạc. Vì vậy, chưa thể đánh giá hiệu quả 
của các biện pháp điều trị thêm này. Kreissig và cộng 
sự chia bong võng mạc tái phát làm 2 nhóm: bong sớm 
(2 đến 4 tháng sau mổ) và muộn (3 đến 7 năm sau 
mổ). Họ nhận thấy bong võng mạc tái phát sớm là do 
tăng sinh dịch kính võng mạc, còn bong muộn là do vết 
rách mới [4]. có thể các biện pháp bổ sung sau mổ làm 
giảm tỷ lệ bong lại. Một điểm liên quan là 2 mắt bị lỏng 
dần đai silicon do sợi silicon gây ra tỷ lệ cao của hiện 
tượng bào mòn củng mạc.  

 
Kết luận 
Tỷ lệ thành công của phẫu thuật độn và đai củng 

mạc là 94%. 
Độn đai củng mạc điều trị bong võng mạc nguyên 

phát đạt kết quả giải phẫu và giữ được thị lực trung tâm 
trong phần lớn các mắt. 
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THỰC TRẠNG SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY SINJOOBO HẢI PHÒNG 
 

Phạm Văn Liệu 
TÓM TẮT 
Mục tiêu nghiên cứu: nhằm khảo sát thực trạng các 

bệnh sâu răng và viêm lợi của công nhân công ty 
Sinjoobo Hải Phòng năm 2010, đề xuất kế hoạch điều 
trị và phòng bệnh. 

Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. 
Kết quả: Độ tuổi trung bình là 22,5 tỉ lệ nam 5,9% 

và nữ là 94,1%; tỉ lệ sâu răng: 59,5%; tỉ lệ cao răng: 
60,8%; chỉ số sâu mất trám (SMT) là 2,5; tỉ lệ viêm lợi: 
50,0 %; chỉ số nhu cầu điều trị (CPITN):2. 

Kết luận: Tỉ lệ mắc bệnh sâu răng và viêm lợi của 
công nhân công ty Sinjoobo Hải Phòng năm 2010 là 
khá cao, tương ứng với chỉ số về nhu cầu điều trị 
(CPITN=2). Cho nên cần thiết phải có kế hoạch điều trị 
sâu răng, lấy cao răng định kỳ và giáo dục vệ sinh 
răng miệng cho công nhân.  

Summary 
Objectives: this study was implemented to 

investigate caries dental and gingivitis status of 
Workmans at Hai Phong Sinjoobo Factory in 2010, and 
propose plan of oral diseases prevention and 
treatment  

Methods: A cross sectional descriptive study. 
Result and discussion: Average age was 22,5;male 

index: 5,9% and female: 94,1% Caries dental index: 
59.5%; Tartar index: 60,8%; Average DMFT was 2,5; 
Gingivitis index: 50,0%;; CPITN: 2. 

Conclusion: The prevalence of caries dental and 
gingivitis of student at Hai Phong medical university 
were found in high percentage stimulating with CPITN 
index. The results indicated that early measures for 
caries dental treatment, oral health education and 
plaque control are needed 

ĐẶT VẤN ĐỀ  
Bệnh sâu răng và bệnh quanh răng là hai bệnh phổ 

biến. Sâu răng tăng mạnh ở thế kỷ XX, hầu hết các 

quốc gia, các dân tộc đều có sâu răng. Trong 20 năm 
gần đây, mặc dù có sự giảm tỉ lệ sâu răng đáng kể ở 
những nước đang ph ţ triển nhờ những tiến bộ về 
phòng bệnh nhưng ở một số nước còn thấy sự tiến triển 
của sâu răng mạnh hơn. 

Viêm lợi là một bệnh xã hội, ước chừng có đến 90% 
dân số mắc bệnh ở mức độ nào đó. Viêm lợi nếu 
không được điều trị có thể dẫn tới viêm toàn bộ tổ chức 
quanh răng gọi là viêm quanh răng; là nguyên nhân 
gây mất răng, mất sức nhai ở người trưởng thành và 
gây ra phiền nhiễu đến ăn, nhai, nói, hơi thở và gây 
nhiều biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Sâu răng, viêm lợi và một số bệnh được gọi chung 
là bệnh răng miệng. Bệnh răng miệng nói chung,hay 
bệnh sâu răng và bệnh viêm lợi nói riêng cho tới nay 
vẫn rất phổ biến, có xu hướng tiến triển rất phức tạp. 
Bệnh liên quan tới tuổi, giới, điều kiện kinh tế xã hội, 
vùng địa lý.. 

Trên thế giới có nhiều nghiên cứu dịch tễ học về 
bệnh sâu răng và bệnh vùng quanh răng được thực 
hiện. Người ta thấy tất cả những tổn thương của tổ chức 
của răng và vùng quanh răng trong đó sâu răng, viêm 
lợi và viêm quanh răng là những bệnh phổ biến nhất. 

So với các nước trên thế giới thì các nước châu á số 
người không mắc bệnh răng miệng chiếm tỷ lệ thấp: 
dưới 3% (qua kết quả điều tra ở một số nước và khu 
vực đại diện châu á như Nhật Bản - 1984, Nepan - 
1984, Srilanca -1984, và Hồng Kông - 1984), còn ở các 
châu lục khác thì tỉ lệ này cao hơn như châu Âu: 4,57% 
(thông qua kết quả điều tra tại Hà Lan - 1981, Phần 
Lan - 1984, Hungari - 1984, Bồ Đào Nha - 1984, Tây 
Ban Nha - 1984, Italia - 1985 và Hylạp - 1985), châu 
úc: 11% (kết quả điều tra của đại diện Australia 1984).  


